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Tóm tắt: Dựa vào kết quả Đề tài cấp Bộ “Hệ giá trị gia đình
Việt Nam dưíi góc nhìn xã hội học” do Viện Nghiên cứu Gia đình
và Giới thực hiện năm 2014 tại tỉnh Thái Bình, bài viết đề cập
tới sự lựa chọn giá trị gia đình thuộc lĩnh vực kinh tế - vật chất
và thể chất. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ giá trị gia đình
trong lĩnh vực kinh tế - vật chất và thể chất vẫn bảo lưu nhiều
yếu tố truyền thống với đặc trưng cơ bản là đề cao tính đồng
nhất hơn tính khác biệt. Giữa các nhóm xã hội khác nhau có cả
sự tư¬ng đồng và khác biệt trong việc lựa chọn các giá trị nhưng
vÉn chung xu thế là nghiêng về sự tư¬ng đồng.

Từ khóa: Giá trị; Gia đình; Giá trị gia đình; Biến đổi gia đình;
Văn hóa gia đình; Văn hóa.

Giới thiệu

Xã hội Việt Nam đang trải qua một cuộc chuyển đổi kép: chuyển đổi
từ nền văn minh nông nghiệp cổ truyền sang nền văn minh công nghiệp
và hiện đại; đồng thời chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang
nền kinh tế thị trưêng. Công cuộc chuyển đổi đó cũng đang phải chịu sự
tác động rất mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang
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diễn ra trên quy mô toàn thế giới. Những nhân tố đó có ảnh hưëng không
nhỏ đến sự lựa chọn giá trị của các gia đình. 

Để có thể nhận diện ®ưîc xu hưíng lựa chọn giá trị của các gia đình
hiện nay, năm 2014, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức một
cuộc khảo sát xã hội học tại tỉnh Thái Bình trong khuôn khổ Đề tài cấp Bộ
“Hệ giá trị gia đình Việt Nam dưíi góc nhìn xã hội học”. Cuộc khảo sát
®ưîc tiến hành tại một phưêng trung tâm thành phố và một xã ở vùng nông
thôn còn bảo lưu nhiều giá trị truyền thống. Mẫu khảo sát gồm 580 ngưêi
đã ®ưîc phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi định lưîng. Ngoài ra, còn có
các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm kết hợp với quan sát trực tiếp
của nhóm nghiên cứu tại địa bàn nhằm thu thập thông tin định tính bổ
sung cho các số liệu điều tra định lưîng. Cuộc điều tra này tìm hiểu sự lựa
chọn giá trị gia đình ở ba lĩnh vực: 1- Đời sống kinh tế - vật chất và thể
chất; 2- Quan hệ xã hội; 3- Đời sống tinh thần, tâm linh, tín ngưìng. Trong
phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung tìm hiểu sự lựa chọn giá trị gia
đình ở khía cạnh kinh tế - vật chất và thể chất qua 10 yếu tố sau: (1) Nhà
ë/chç ở riêng, (2) Trưêng thọ, (3) Khỏe mạnh, (4) Đủ tiện nghi sinh hoạt,
(5) Có việc lµm/thu nhập ổn định, (6) Sở hữu phư¬ng tiện đi lại, (7) Có tài
sản để dành, (8) Ăn ngon mặc đẹp, (9) Có việc làm theo sở thích và (10)
Môi trưêng tự nhiên ôn hßa/kh«ng « nhiễm; và xem xét tính tư¬ng đồng
và sự khác biệt giữa những nhóm xã hội trong việc lựa chọn các giá trị gia
đình trong lĩnh vực kinh tế - vật chất và thể chất hiện nay.

1. Sự ưu tiên lựa chọn các giá trị gia đình trong lĩnh vực kinh tế - vật
chất và thể chất

Kinh tế - vật chất và thể chất là cơ sở nền tảng của đời sống xã hội nói
chung và gia đình nói riêng. Để tồn tại và phát triển, con ngưêi cần có cơm
ăn, áo mặc, nhà ở, phư¬ng tiện đi lại, và việc làm tạo ra của cải vật chất
nuôi sống họ, và con ngưêi cũng cần có sức khỏe và ®ưîc sống trong môi
trưêng tự nhiên trong lành. Chính vì thế, không phải ngẫu nhiên mà từ xa
xưa, cha ông ta đã rất trân trọng và đề cao các giá trị kinh tế - vật chất và
thể chất trong cuộc sống của mỗi gia đình. Không ít những câu ca dao,
thành ngữ, tục ngữ trong kho tàng văn hóa dân gian đã phản ánh sự trân
trọng và khát vọng này: Cày đồng đang buổi ban trưa/Må hôi thánh thót
như mưa ruộng cµy/Ai ơi bưng bát cơm ®Çy/DÎo thơm một hạt đắng cay
muôn phần. Trong hoàn cảnh thiếu thốn về vật chất, các gia đình chỉ ưíc
mong ®ưîc “ăn no mặc ấm”; “có của ăn của để”; ®ưîc “sống mỗi ngưêi
mỗi nhµ/ChÕt mỗi ngưêi mỗi mồ”; mong sao cho “mưa thuận gió hòa” để
mùa màng tốt tư¬i, mọi ngưêi ®ưîc khỏe mạnh; cha mẹ, ông bà sống đến
đầu bạc răng long (Vũ Ngọc Phan, 1998). 

Trong xã hội hiện đại, khi điều kiện sống đã có nhiều thay đổi, các gia
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đình không chỉ ưíc mong ®ưîc “ăn no mặc ấm” mà còn muốn ®ưîc “ăn
ngon mặc đẹp”. Bữa ăn hay trang phục không dừng ở việc sinh tồn mà còn
chứa đựng cả những chức năng mang tính khoa học và thẩm mỹ. Các gia
đình không chỉ cần có nhà ở, chỗ ở riêng mà trong nhà cần phải có đầy đủ
tiện nghi sinh hoạt. Các thành viên gia đình không những cần có việc làm
và thu nhập ổn định mà còn mong muốn ®ưîc làm những công việc theo
sở thích của mình. Mọi ngưêi còng mong muốn ®ưîc sống trong môi
trưêng tự nhiên mà đất, nưíc, không khí không bị « nhiễm v.v. Như vậy,
công cuộc chuyển đổi từ xã hội nông nghiệp truyền thống sang nền văn
minh công nghiệp và hiện đại, từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang
cơ chế thị trưêng đang kéo theo đó sự chuyển đổi về hệ giá trị. Nói mét
cách cụ thể thì đó là sự chuyển đổi từ hệ giá trị mang tính sinh tồn và thực
dụng chuyển sang hệ giá trị phản ánh chất lưîng cuộc sống. Vậy, trong
lĩnh vực đời sống kinh tế - vật chất và thể chất, gia đình Việt Nam đang
ưu tiên lựa chọn những giá trị nào?

Để tìm hiểu vấn đề này, nghiên cứu ®ưa ra 10 yếu tố tư¬ng ứng với 10
giá trị và ngưêi trả lời ®ưîc yêu cầu chọn 6 yếu tố mà họ cho là quan
trọng. Kết quả cho thấy giá trị “khỏe mạnh” ®ưîc ưu tiên lựa chọn với tỷ
lệ cao gần như tuyệt đối: 99,3%. Tiếp đến là các giá trị: “có việc lµm/thu
nhập ổn định”, “có nhà ở/chỗ ở riêng”, “đủ tiện nghi sinh hoạt”, “môi
trưêng tự nhiên ôn hßa/kh«ng « nhiễm”. Nhóm giá trị có mức độ ưu tiên
lựa chọn thấp hơn gồm: “sở hữu phư¬ng tiện đi lại”; “trưêng thọ”; “có tài
sản để dành”; “ăn ngon mặc đẹp” và cuối cùng là “có việc làm theo sở
thích” (Bảng 1).

Nhìn vào số liệu Bảng 1 có thể dễ dàng nhận thấy, ngoại trừ giá trị
“khỏe mạnh” mang tính thưêng hằng cho mọi thời đại với tỷ lệ lựa chọn
gần tuyệt đối, phần lớn ngưêi trả lời ưu tiên cho các giá trị nhằm đảm bảo

Bảng 1. Sự lựa chọn giá trị gia đình 
xếp theo thứ tự ưu tiên của ngưêi trả lời (%)
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nhu cầu vật chất và điều kiện sống cơ bản cho gia đình như vÒ thu nhập,
nhà ở, tiện nghi sinh hoạt, phư¬ng tiện đi lại, môi trưêng tự nhiên. Như
chúng ta đã biết, Việt Nam đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
về mặt kinh tế Việt Nam cũng chỉ mới “thoát nghèo” chưa lâu để gia nhập
nhóm nưíc có thu nhập trung bình trên thế giới (World Bank, 2012). Việc
ưu tiên lựa chọn các giá trị vật chất cơ bản là điều hoàn toàn có thể giải
thích ®ưîc. Theo lý thuyết hiện đại hóa, đặc trưng của các xã hội tiến hành
công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhấn mạnh hiệu quả kinh tế. Điều này lại
càng phù hợp với địa bàn nghiên cứu là tỉnh Thái Bình - một tỉnh nông
nghiệp tiêu biểu của đồng bằng châu thổ sông Hồng, nơi mà mức sống của
ngưêi dân mới ở mức trung bình so với cả nưíc.

Số liệu Bảng 1 còng cho thấy bên cạnh việc ưu tiên cho các giá trị mang
tính sống còn, một bộ phận ngưêi dân đã chuyển sang lựa chọn các giá trị
có liên quan đến chất lưîng cuộc sống (ăn ngon mặc đẹp, có việc làm theo
sở thích). Điều này cho thấy xã hội đang diễn ra quá trình phân tầng xã
hội và phân hóa giàu nghèo. Quá trình đó làm nảy sinh những nhu cầu mới
mà theo luận điểm phân cấp nhu cầu của nhà tâm lý học Maslow thì khi
con ngưêi vưît lên trên giới hạn của các nhu cầu sống cơ bản, sẽ xuất hiện
các nhu cầu nâng cao chất lưîng cuộc sống, tri thức hay thẩm mỹ (Ronald
Inhlehart, 2008:76). Tuy nhiên, sự phân tầng xã hội chỉ có thể đạt đến sự
ổn định khi mỗi giai tầng hay mỗi nhóm xã hội hình thành một tiểu văn
hóa của riêng mình. Nền văn hóa nào cũng mang tính phức thể và bao gồm
trong nó nhiều tiểu văn hóa. Ngưêi ta có thể nhận biết ®ưîc những tiểu
văn hóa qua các dấu hiệu có thể quan sát ®ưîc như giới tính, lứa tuổi, học
vấn, khu vực, mức sống… Các tiểu văn hóa phân biệt với nhau bởi nhu cầu
lợi ích và những định hưíng giá trị riêng biệt nhưng luôn gắn kết với nhau
ở sự đồng cảm chung về giá trị quan trọng nhất - giá trị trung tâm và mang
tính phổ biến của toàn xã hội (Tony Bilton, 1993). Nói cách khác, các tiểu
văn hóa vừa mang những sắc thái riêng vừa chia sẻ với nhau một truyền
thống văn hóa chung của cả quốc gia - dân tộc.

Trong xã hội Việt Nam truyền thống, giữa các nhóm xã hội có rất ít sự
khác biệt là do các gia đình khá giống nhau trong cấu trúc tổng thể (đặc
điểm của cấu trúc gia đình Việt Nam truyền thống là “nhất thể hóa về cấu
trúc”); đại bộ phận các hộ gia đình là sống ở nông thôn, đều làm ruộng và
đều nghèo khổ. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ dân cư có mức sống cao hơn (gia đình
địa chủ, phó nông, quan lại…) nhưng có thể chưa đủ để hình thành một
văn hóa riêng; hơn nữa họ đều sống ở nông thôn, tuân thủ văn hóa làng xã
(Lê Ngọc Văn, 2012). Sau Đổi mới, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và nền kinh tế thị trưêng bưíc đầu xuất hiện các giai tầng xã hội
mới, hình thành đô thị mới và có sự phân biệt nông thôn - đô thị, cũng như
hình thành lối sống khác với nông thôn. Sự đa dạng nghề nghiệp bắt đầu
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tạo nên sự đa dạng của gia đình và kéo theo đó là sự đa dạng về giá trị và
các khuôn mẫu ứng xử. Phần tiếp theo sẽ xem xét kỹ hơn về tính tư¬ng
đồng và sự khác biệt giữa những nhóm xã hội trong việc lựa chọn các giá
trị.

2. Sự tư¬ng đồng và khác biệt giữa các nhóm xã hội trong việc lựa
chọn giá trị

2.1. Sự tư¬ng đồng trong lựa chọn giá trị giữa các nhóm xã hội

Số liệu Bảng 2 cho thấy, giữa các nhóm xã hội có sự khá tư¬ng đồng
trong việc lựa chọn giá trị gia đình thuộc lĩnh vực kinh tế - vật chất và thể
chất, hay nói cách khác là sự lựa chọn giá trị không phụ thuộc nhiều vào
giới tính, học vấn, khu vực hay mức sống của ngưêi trả lời. Cụ thể, xét theo
giới tính, có 8/10 yếu tố thể hiện sự tư¬ng đồng. Tỷ lệ lựa chọn của nam và
nữ là tư¬ng ®ư¬ng, trong đó bốn yếu tố có tỷ lệ lựa chọn cao là “khỏe
mạnh”, “nhà ë/chç ở riêng’, “có việc lµm/thu nhập ổn định”, “môi trưêng
tự nhiên ôn hßa/kh«ng « nhiễm” và bốn yếu tố có lựa chọn thấp là “trưêng
thọ”, “sở hữu phư¬ng tiện đi lại”, “có tài sản để dành”, “ăn ngon mặc đẹp”.

Tư¬ng tự, xét theo học vấn, có 5/8 yếu tố thể hiện sự tư¬ng đồng. Xét
theo khu vực, có 6/10 yếu tố. Xét theo mức sống, có 8/10 yếu tố. Riêng
lứa tuổi có sự tư¬ng đồng ít nhất, chỉ có 3/10 yếu tố. Sự khác biệt ở riêng
nhóm lứa tuổi này sẽ ®ưîc làm rõ ở phần sau. Trong 10 giá trị mà nghiên
cứu ®ưa ra, chỉ có duy nhất giá trị “khỏe mạnh” là có sự tư¬ng đồng tuyệt
đối ở tất cả các nhóm xã hội. Điều này cho thấy “khỏe mạnh” là một giá
trị cơ bản, mang tính phổ quát.

2.2. Sự khác biệt trong lựa chọn giá trị giữa các nhóm xã hội

Số liệu Bảng 2 với những tỷ lệ in đậm cho thấy sự khác biệt trong lựa
chọn giá trị giữa các nhóm xã hội. Xét theo giới tính, có hai yếu tố thể hiện
sự khác biệt là “đủ tiện nghi sinh hoạt” và “có việc làm theo sở thích”
(p<0,05). Tuy nhiên, sự khác biệt giữa nam và nữ là không nhiều, cụ thể:
ở giá trị “đủ tiện nghi sinh hoạt”, tỷ lệ lựa chọn ở nữ cao hơn một chút so
với nam: 83% so với 76,3%. Và ở giá trị “có việc làm theo sở thích”, tỷ lệ
lựa chọn ở nam lại cao hơn nhưng cũng không quá chênh lệch: 29,7% so
với 18,1%.

ở nhóm học vấn, sự khác biệt thể hiện ở bốn giá trị: “trưêng thọ”, “ăn
ngon mặc ®Ñp”,“cã việc làm theo sở thích” và “môi trưêng tự nhiên ôn
hòa/không ô nhiễm”. Trong khi sự lựa chọn giá trị “có việc làm theo sở
thích” tăng dần theo trình độ học vấn thì ở yếu tố “ăn ngon mặc đẹp” sự
lựa chọn lại theo chiều giảm dần. Tỷ lệ chọn “có việc làm theo sở thích”
ở nhóm tiểu học trở xuống là 5,3%, tăng lên 23,8% ở nhóm trung học cơ
sở; 21,3% ở nhóm trung học phổ thông và tăng gấp 5 lần ở nhóm trung
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cấp trở lên: 27,9%. Với giá trị “trưêng thọ”, có sự cách biệt tư¬ng đối xa
giữa nhóm học vấn thấp nhất và nhóm học vấn cao nhất. Tỷ lệ lựa chọn ở
nhóm tiểu học trở xuống là 50%, cao gấp 1,5 lần so với nhóm trung cấp
trở lên: 32,8%. Với riêng giá trị “Môi trưêng tự nhiên ôn hßa/kh«ng «
nhiễm”, sự khác biệt giữa các nhóm học vấn là không rõ ràng. 

Xét theo khu vực sống, ngưêi dân ở nông thôn nghiêng nhiều hơn trong
việc lựa chọn giá trị “đủ tiện nghi sinh hoạt” và ngưêi dân ở đô thị nghiêng
nhiều hơn về giá trị “trưêng thọ”, “sở hữu phư¬ng tiện đi lại”, “môi trưêng
tự nhiên ôn hòa không « nhiễm” nhưng sự cách biệt là không lớn. Sự
chênh lệch nhiều chỉ thể hiện ở giá trị “ăn ngon, mặc đẹp”. Tỷ lệ lựa chọn
tiêu chuẩn này ở nông thôn cao hơn hẳn ở thành thị: 37,5% so với 20,3%.
Điều này có thể xuất phát từ chênh lệch mức sống giữa nông thôn và đô
thị. Địa bàn đô thị mà đề tài thực hiện nghiên cứu là một phưêng trung
tâm của thành phố Thái Bình - nơi có mức sống tư¬ng đối cao so với địa
bàn nông thôn, một xã thuần nông, khá khép kín. Có thể với ngưêi dân đô
thị, nhu cầu “ăn ngon mặc đẹp” đã phần nào ®ưîc đáp ứng nên họ chuyển
sự quan tâm tới những giá trị khác, trong khi ngưêi dân nông thôn với mức
sống thấp hơn nên họ chỉ hưíng tới những điều chưa ®ưîc thỏa mãn.

Các nghiên cứu về chất lưîng sống đã chỉ ra rằng: có mối liên hệ giữa
điều kiện kinh tế và cảm nhận về cuộc sống của con ngưêi. Khi mức sống
tăng, những nhu cầu và mong muốn của con ngưêi cũng tăng, bởi con
ngưêi thưêng có tư tưëng hưëng thô (Carol Graham, 2005). Vậy những
giá trị trong lĩnh vực kinh tế-vật chất và thể chất của gia đình có bị ảnh
hưëng bởi yếu tố mức sống? Kết quả nghiên cứu ở đề tài này cho thấy
không có mối quan hệ rõ ràng giữa sự ưu tiên lựa chọn giá trị và mức sống.
Chỉ có 2/10 số giá trị ®ưîc chọn thể hiện mối liên hệ với mức sống là “sở
hữu phư¬ng tiện đi lại” và “ăn ngon mặc đẹp”. Mức sống càng cao ngưêi
ta càng ưu tiên hơn cho sự sở hữu và càng bớt đi sự lựa chọn về mặt thẩm
mỹ. Tỷ lệ lựa chọn “sở hữu phư¬ng tiện đi lại” ở nhóm nghèo là 32,4%;
nhóm trung bình là 38,8%; nhóm khá giả là 44,3%. Tỷ lệ lựa chọn “ăn
ngon mặc đẹp” tư¬ng ứng là 40,8%; 23,8% và 27,6%.

Nhóm tuổi là yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ nhất với sự lựa chọn giá
trị: 7/10 yếu tố thể hiện mối quan hệ này. Các nhóm tuổi khác nhau, có sự
lựa chọn khác nhau ở giá trị “trưêng thọ”. Ngưêi càng nhiều tuổi càng chú
ý hơn tới tiêu chuẩn trưêng thọ: trong khi một nửa số ngưêi ở độ tuổi 54
trở lên lựa chọn yếu tố này thì ở nhóm dưíi 36 tuổi chỉ có 25%. Tuổi càng
cao, tỷ lệ lựa chọn hai yếu tố “có việc làm/thu nhập ổn định” và “có tài
sản để dành” càng giảm. Có thể đây là giai đoạn mà con ngưêi đã đạt đến
ngưìng ổn định, có thể tự lập và có sự nghiệp nên yếu tố việc làm hay tài
sản không còn là điều họ băn khoăn nữa.
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Trong khi nhóm tuổi cao ưu tiên lựa chọn “môi trưêng tự nhiên ôn
hòa/không ô nhiễm”, thì nhóm tuổi trẻ hơn lại nghiêng về yếu tố “ăn ngon
mặc đẹp” và “có việc làm theo sở thích”. Đặc biệt, ở tiêu chuẩn “có việc
làm theo sở thích”, nhóm dưíi 36 tuổi lựa chọn cao gấp đôi nhóm trên 54
tuổi: 33,5% so với 15%. Nhìn chung, ở những nhóm tuổi khác nhau sẽ có
sự lựa chọn giá trị khác nhau. Trong khi nhóm cao tuổi chú trọng hơn tới
các giá trị truyền thống thì nhóm trẻ lại chú trọng hơn các giá trị hiện đại
như hưíng tới sự thành đạt, sự thỏa mãn và hạnh phúc cá nhân. Điều này
cũng rất phù hợp với quy luật văn hóa bởi sự biến đổi văn hóa sẽ diễn ra
nhiều hơn trong những nhóm trẻ, từ đó dẫn tới những khác biệt giữa các
thế hệ. Sự biến đổi sẽ xảy ra rộng khắp khi một thế hệ mới trẻ hơn thay thế
thế hệ già hơn trong cư dân trưëng thành của một xã hội (Ronald
Inhlehart, 2008:78).

Bình luận

Biến đổi giá trị xã hội, trong đó có hệ giá trị gia đình là một xu hưíng
tất yếu trong tiến trình phát triển đi lên của nhân loại. Tuy nhiên, sự biến
đổi này đã gây ra nhiều tranh cãi ở các nưíc phư¬ng Tây từ đầu thế kể XX
đến nay. Ngưêi ta không muốn duy trì những giá trị của gia đình truyền
thống nhưng việc thay thế các giá trị gia đình truyền thống đã mang lại
nhiều hậu quả không mong muốn. Đó là sự không bền vững của gia đình,
là sự gia tăng xung đột, là sự xuất hiện ngày càng nhiều các hình thức gia
đình không đầy đủ và kéo theo đó là những hệ lụy đối với ngưêi già và trẻ
em (Lê Ngọc Văn, 2012). Trong khi đó, ở châu á, tại thời điểm hiện tại,
con ngưêi thưêng thiên về các giá trị truyền thống, nhưng vẫn mở cửa đối
với những giá trị gắn với công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Kết quả nghiên
cứu này phần nào minh chứng cho luận điểm trên khi chỉ ra rằng: trong
lĩnh vực kinh tế - vật chất và thể chất của gia đình, đang có sự đan xen giữa
giá trị cổ truyền và giá trị hiện đại, trong đó có sự gắn liền, kết nối cả ba
thời đại: nông nghiệp, công nghiệp và hậu công nghiệp.

Giữa các nhóm xã hội khác nhau có cả sự tư¬ng đồng và khác biệt
nhưng xu thế chung vẫn nghiêng về sự tư¬ng đồng. Tính tư¬ng đồng thể
hiện ở hai khía cạnh: (1) Phần lớn giá trị trong 10 giá trị nghiên cứu ®ưa
ra, tỷ lệ lựa chọn ở các nhóm xã hội là tư¬ng ®ư¬ng và (2) ở những giá trị
có sự khác biệt, mặc dù các nhóm xã hội có lựa chọn khác nhau nhưng
nếu đặt trong thang giá trị chung thì những giá trị này đều có tỷ lệ lựa chọn
cao hoặc thấp. Những giá trị nhằm đảm bảo nhu cầu vật chất và điều kiện
sống cơ bản cho gia đình (ví dụ: thu nhập, nhà ở, tiện nghi sinh hoạt) vẫn
có sự lựa chọn cao, trong khi những giá trị về thẩm mỹ, thỏa mãn nhu cầu
cá nhân (ví dụ: ăn ngon mặc đẹp, có việc làm theo sở thích) lại có sự lựa
chọn thấp. Điều này cho thấy, hệ giá trị gia đình Việt Nam trong lĩnh vực
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kinh tế - vật chất và thể chất hiện vẫn bảo lưu nhiều yếu tố truyền thống
với đặc trưng cơ bản là đề cao tính đồng nhất hơn tính khác biệt.

Sự khác biệt chỉ thể hiện rõ ràng nhất ở nhóm xã hội phân theo lứa tuổi.
Nhóm tuổi trẻ có xu hưíng vư¬n tới những yếu tố hiện đại trong khi nhóm
ngưêi cao niên lại thích quay về những gì mang tính truyền thống. ở đây
cũng cần phải nhấn mạnh là những gì thuộc về truyền thống nhưng đã đi
vào đời sống hiện đại thì ®ư¬ng nhiên nó cũng là giá trị hiện đại, bên cạnh
các giá trị mới xuất hiện, hoặc từ bên ngoài tới. Nhưng nhận thức ®ưîc
giữa các thế hệ khác nhau có ưu tiên lựa chọn giá trị khác nhau sẽ là điều
cốt lõi cho mọi chiến lưîc hiện thực về biến đổi xã hội nói chung và biến
đổi gia đình nói riêng.

Không phải mọi cái mới đều mang tính tích cực, cũng như không phải
tất cả những gì thuộc về truyền thống đều là xưa cũ và lạc hËu.VÊn đề đặt
ra là cần phải có sự sàng lọc, gìn giữ ®ưîc những giá trị tốt đẹp của truyền
thống và phát huy những mặt tích cực của thời kỳ hiện đại, tạo ra một
khuôn mẫu gia đình tiến bộ, phát triển. Xu hưíng này ®ưîc thể hiện rất rõ
trong đời sống gia đình ở Thái Bình - nơi mà cuộc nghiên cứu về hệ giá trị
gia đình Việt Nam vừa tiến hành khảo sát.n
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